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I. Lý thuyÕt
Câu 1. Hoá trị là gì? Nêu qui tắc hoá trị và viết biểu thức của qui tắc trong trường hợp tổng quát và các dạng bài tập áp dụng
Câu 2. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng và viết biểu thức tổng quát 
Câu 3. Phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hoá học? Cho ví dụ?
Câu 4. Nêu khái niệm, bản chất và điều kiện để xảy ra phản ứng hóa học
Câu 5. Mol là gì? Khối luợng mol là gì? Thể tích mol chất khí là gì? Viết các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, lượng chất và thể tích.
Câu 6. Viết biểu thức tính tỉ khối của khí A đối với khí B và đối với không khí.
II. Bài tập
Dạng 1: Lập công thức hóa học và tính  hoá trị.
Dạng 2: Lập PTHH.
Dạng 3: Biến đổi giữa lượng chất, khối lượng và thể tích.
Dạng 4: Bài tập áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.
Dạng 5: Bài tập tổng hợp. 
Một số bài tập minh họa
Bài 1: Hãy hoàn thành phương trình hóa học sau:
1. Al     +        Cl 2    		AlCl3    
2. Al        +            O2                        Al2O3 
3. Cu(NO3)2                       CuO  +    O2 +  NO2
4. Fe (OH)3      +  H2SO4                     Fe2(SO4)3    +    H2O
5. KOH   +    Fe(NO3)3		      KNO3    +     Fe (OH)3
6. Ba(NO3)2  +   Al2(SO4)3                  Al(NO3)3 +   BaSO4
7. C5H12    +         O2                            CO2       +       H2O
Bài 2: 
1. Hãy tính khối lượng của
 a/  0,25 mol O2	b/   2,4.1023 phân tử CuSO4      c /  6,72 lit khí SO2 (đktc)
2. Hãy tính thể tích (đktc) của:
a/ 3 mol NH3           b/  1,2.1023 phân tử O2            c/ 17,6 gam CO2
Bài 3: Đèt cháy hoàn toàn 5,6 g khí etylen (C2H4) trong oxi thì thu được 17,6g  khí cacbon®ioxit (CO2) và 7,2 g nưíc. Hãy:
a) Lập phư¬ng trình hoá học của phản ứng. 
b) Tính khối lưîng và thể tích khí oxi đã phản ứng (®ktc).
Bài 4: Hợp chất A được tạo bởi nguyên tố R hoá trị VI và oxi, biết tỉ khối của A so với  khí oxi là 2,5. 
a. Hãy xác định CTHH của hợp chất A?
b. Hãy tính khối lượng và thể tích của A cần lấy để có số phân tử A gấp 3 lần số phân tử oxi có trong 24 gam oxi.
Bài 5: Chọn đáp án đúng: 
C©u 1: Hợp chất trong đó N thể hiện hóa trị I là 
	A. N2O	B. NO	C. NO2	D. N2O5
 C©u 2: Cần đập nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò vì
	A. tăng diện tích tiếp xúc.	  B. để không chiếm nhiều diện tích trong lò.
	C. không sinh ra bụi than.         D. tiếp kiệm nhiên liệu.
Câu 3: Biết S có hoá trị IV, hãy chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị trong đó có các công thức sau:    
      A. S2O2              B.S2O3                         C. SO3                 D. SO3  
Câu 4: Cho các chất khí sau: CH4 ; CO ; H2 ; SO2 ; CO2. Số chất khí nhẹ hơn không khí là 
        A. 1               B. 2                C. 3                    D. 4
Câu 5. Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học
A. Sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh
B. Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ
C. Thức ăn để lâu ngày bị ôi, thiu
D. Nến bị đun nóng chuyển dần sang dạng lỏng.
Câu 6. Muốn thu khí H2 vào bình thì có thể thu bằng cách nào sau đây?
A. Để đứng bình               
B. Đặt úp ngưîc bình
C. Lúc đầu úp ngưîc bình, khi gần đầy rồi thì để đứng bình       
D. Cách nào cũng ®ưîc
Câu 7. Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 40g NaOH là
A. 8g                  B. 9g                   C.10g                   D.18g
Câu 8. Khối luợng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là	
A. 40g             B. 80g              C. 98g            D. 49g
Câu 9. Hai chất khí có thể tích bằng nhau (đo cùng nhệt độ và áp suất) thì
1. Khối lưîng của 2 khí bằng nhau           B. Số mol của 2 khí bằng nhau
   C. Số phân tử của 2 khí bằng nhau             D.  B, C đúng
Câu 10: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, so sánh thể tích của 8g O2 và 1g H2 ta có
	A. thể tích của O2 lớn hơn.	B. thể tích của H2 lớn hơn.
	C. bằng nhau.	D. không thể so sánh được.
Câu 11: Khí X có tỷ khối so với oxi bằng 1,375; X là khí nào trong các chất sau:
	       A. SO2	B. CO           C. CO2	                   D. CH4
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 13g kẽm (Zn) trong bình chứa khí oxi (O2) thu được 16,2 gam kẽm oxit (ZnO). Khối lượng khí oxi đã tham gia phản ứng là
A.  6,4 gam      B. 4,8 gam       C.  3,2 gam                D. 1,67 gam
Câu 13. Thể tích của 280g  khí Nitơ ở đktc là
       A. 336 lít                 B. 168 lít                     C. 224 lít              D. 112 lít
Câu 14. Cho số mol của Nitơ là 0,5 mol. Số mol của Oxi là 0,5 mol. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Khối lượng của nitơ là 16
B. Khối lượng của oxi là 14
C. Nitơ và oxi có thể tích bằng nhau ở đktc
D. Nitơ và oxi có khối lượng bằng nhau.
Câu 15: Khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít H2  và 5,6 lít O2  là
A. 8g                       B. 9g                         C.10g                       D. 12g
Câu 16. Oxi có tỉ khối đối với không khí là
A. 1,1      B. 1,2      C. 1,3        D. 1,4
Câu 17. Tỉ khối của hỗn hợp chứa 3,36 lít khí H2 và 6,72 lít khí N2 so với heli là
A. 4,83           B. 18,33           C. 33,18          D. 33,19
Câu 18. Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất thì:
A. Chúng có cùng khối lượng
B. Chúng có cùng tính chất vật lý
C. Chúng có cùng số mol
D. Chúng có cùng tính chất hóa học
Câu 19. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tương vật lý và hiện tượng hóa học
A. Sự thay đổi về màu sắc của chất		B. Sự xuất hiện chất mới
C. Sự thay đổi về trạng thái của chất		D. Sự thay đổi về hình dạng của chất
[bookmark: _GoBack]Câu 20. Cho phản ứng hóa học:
A + B → C + D
Nếu khối lượng của các chất A,C,D lần lượt là 20g, 35g và 15g thì khối lượng chất B đã tham gia phản ứng bằng bao nhiêu gam ?
A. 15 g 	B. 20 g	C. 35 g	D. 30 g
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